
luật kéo co quốc tế 
 
Định nghĩa và đặc điểm 
 

1. Môn thể thao kéo co: 
 
Kéo co là môn thể thao được các đội - thành viên của Liên đoàn kéo co quốc 
gia thuộc Liên đoàn kéo co quốc tế (viết tắt là TWIF) tập luyện.  Những người 
tham gia phải là nghiệp dư và được Liên đoàn kéo co quốc tế thông qua. Họ tôn 
trọng Luật và những hướng dẫn do Liên đoàn kéo co quốc tế ban hành một 
cách nghiêm túc. 
 

2. Phân loại: 
 
Trong các giải kéo co quốc tế, sự phân loại sẽ được sử dụng như sau: 
 
Ngoài trời   và  trong nhà 
Nam              và  nữ 
Lớn tuổi              dưới 23 tuổi và trẻ   
 

3. Các hạng cân: 
 
Trong tất cả các giải quốc tế, những hạng cân của đội sẽ được áp dụng như sau: 
 
Hạng lông nhỏ nhất không quá 480kg 
Hạng lông   không quá 520kg 
Hạng ruồi   không quá 560kg 
Hạng ruồi trung  không quá 600kg 
Hạng trung   không quá 640kg 
Hạng lớn   không quá 680kg 
Hạng nặng   không quá 720kg 
Hạng tự do   không giới hạn trọng lượng  
 

4. Cân kiểm tra: 
 
Một đội có sự nghi ngờ về cân nặng trong giới hạn cân quy định sẽ được cân 
kiểm tra lại. Cân kiểm tra sẽ được thực hiện ít nhất là một giờ trước thời gian 
bắt đầu thi đấu đã thông báo.  
 

5. Giới hạn tuổi: 
5.1. Giải trẻ: 

 



Người kéo co có đủ tư cách tham dự giải trẻ từ đầu năm khi người đó đủ 15 
tuổi cho đến thời gian cuối năm lúc người đó đạt 17 tuổi.   
 
5.2. Dưới 23 tuổi: 

 
Người kéo co có đủ tư cách tham dự giải dưới 23 tuổi từ đầu năm khi người 
đó đủ 18 tuổi cho đến thời gian cuối năm lúc người đó đạt 22 tuổi.   

   
5.3. Lớn tuổi: 
 
Người kéo co có đủ tư cách tham dự giải dành cho người lớn tuổi từ đầu 
năm khi người đó đủ 18 tuổi.   

   
6. Thành phần đội và thay người: 

 
6.1. Số lượng người kéo co trong một đội: 

 
Đội kéo co gồm 8 người tại thời điểm bắt đầu thi đấu. Cuộc thi sẽ được tiến 
hành khi hai đội ở một vị trí để kéo dưới sự điều hành trực tiếp của trọng tài.  
 

6.2. Các thành viên đội tuyển quốc gia: 
 
Các thành viên của đội tuyển quốc gia phải là công dân của nước mà đội đó 
làm đại diện. Bằng chứng về công dân chỉ được chấp thuận bằng hộ chiếu hay 
chứng minh thư nhân dân, trong trường hợp cuộc thi đấu này tổ chức trên đất 
nước của đội đó. Các thành viên của một đội bao gồm vận động viên, huấn 
luyện viên và người phục vụ.   
 

6.3. Những điều kiện được áp dụng thay người: 
 
Thay người có thể được thực hiện đối với bất kỳ người kéo nào đó trong thời 
gian thi đấu. Sau khi thay người xong thì không có trường hợp thay người nào  
xảy ra.  
Thay người có thể được sử dụng vì những lý do chiến thuật hay do chấn 
thương. 
Thay người chỉ có thể được thực hiện sau khi đội kéo co đó đã cân kiểm tra và 
kết thúc hiệp một của trận đấu thứ nhất. 
Người kéo co đã được thay sẽ không tham gia thi đấu ở bất kỳ trận đấu tiếp 
theo của hạng cân này. 
Thay người phải theo đúng đăng ký của câu lạc bộ hay quốc gia mà anh ấy /chị 
ấy đăng ký dự bị.   
 

6.4. Thủ tục thay người: 



 
Cả hai: người kéo được thay và người thay phải thông báo đầy đủ các chi tiết về 
trang phục (quần áo, giầy và tất) cho Tổng trọng tài. Tổng trọng tài là người 
đưa ra quyết định chính thức về việc thay người. 
Một bàn cân loại nhỏ (dạng cân đặt trong phòng tắm) phải luôn được đặt sẵn ở 
khu vực kéo (ở vị trí thích hợp trên mặt bằng cứng), để xác định sự khác nhau 
về trọng lượng giữa hai người kéo vừa thực hiện đổi người. Người được thay 
vào phải có trọng lượng tương đương hay nhẹ hơn người mà mình thay thế. 
Tổng số trọng lượng của đội không thể tăng hơn trọng lượng khi thực hiện thay 
người, thậm trí đội này có trọng lượng ban đầu ít hơn trọng lượng tối đa của 
hạng cân đó. 
Ngay sau khi thay người, Tổng trọng tài hay trọng tài điều hành sẽ hủy bỏ lần 
cân thử hay đánh dấu người vừa thay, và xác định một dấu hiệu tương tự  lên 
người thay thế bằng một vạch không thể tẩy sạch. Tổng trọng tài hay người 
điều hành sẽ ghi nhận sự thay người trên giấy chứng nhận cân nặng tương ứng 
bằng cách thêm vào hay xoá đi những số thẻ của người kéo trong những lần 
thay người đó. 
  

6.5. Số lượng người kéo co tối thiểu: 
 
Thay người lần thứ hai sẽ không được phép. Nếu lần thứ hai sảy ra chấn thương 
thì đội kéo co đó được phép thi đấu tiếp tục với 7 người. Một đội không được 
phép thi đấu tiếp tục với số lượng ít hơn 7 người.  
 

7. Huấn luyện viên/ người huấn luyện 
 
Mỗi đội có thể có một huấn luyện viên chỉ đạo việc kéo co. 
Mỗi đội có thêm một trợ lý huấn luyện cũng được chấp thuận.  Nhiệm vụ của 
người trợ lý là phụ trách đội mình trước và sau khi kéo co. Anh ta không được 
phép nói với đội mình khi họ đang kéo và phải ở vị trí đối diện trọng tài điều 
hành trận đấu. 
 

8. Trang bị dụng cụ: 
 

8.1. Trang phục thể thao: 
 

8.1.1. Trang phục kéo: 
 
Các đội sẽ mặc quần áo thể thao thích hợp gồm quần sóc, áo phông hay áo nịt 
và áo phông dài tay hay quần sóc. Trang phục thể thao của những người kéo 
phải đồng nhất. 
 



8.1.2. Trang phục huấn luyện viên và người đi theo đội: 
 
Huấn luyện viên và những người đi theo đội sẽ mặc trang phục thể thao phù 
hợp với đội mình hay sẽ mặc quần áo suvec có màu sắc giống như trang phục 
của đội đó. 
 

8.1.3. Mũ: 
 
Những người kéo, huấn luyện viên và người đi theo đội được phép đội mũ. Mũ 
sẽ giống màu trang phục thể thao của đội. Mũ được trang bị cho tất cả người 
kéo trong đội cũng như huấn luyện viên và những người đi theo đội. 
Ngoại trừ; Mũ có dạng giống như khăn xếp hay là loại tương tự có thể được sử 
dụng phù hợp với tôn giao hay nền văn hoá. Điều này sẽ được quyết định trong 
từng trường hợp.  
 

8.1.4. áo bảo vệ: 

áo bảo vệ da có thể được mặc bên trong trang phục thể thao với sự đồng ý của 
trọng tài.  Đai bảo vệ chỉ được phép đeo ở phía ngoài trang phục thể thao. áo 
bảo vệ mặc để giữ chặt có độ dày tối đa không quá 5 cm. áo đó luôn được mặc 
bên trong áo thể thao và ở vị trí giữa dây và thân người.  Không có móc, đường 
rạch, vết khía hay thiết bị khác để khoá vào dây được phép sử dụng trong bất 
kỳ loại áo bảo vệ nào.  
 

8.2. Nhựa thông: 
 
Nhựa thông được phép bôi lên dây và sử dụng để bảo vệ da tay. Thi đấu trong 
nhà, nhựa thông có thể chỉ được sử dụng khi được phép là nhựa thông chuyên 
dụng trong các phòng tập thể thao; nếu được phép sử dụng nhựa thông trong 
phòng thể thao thì nó sẽ được áp dụng theo sự hướng dẫn của trọng tài.  
 

8.3. Trang phục cân kiểm tra: 
Các đội nam có thể cân kiểm tra chỉ khi mặc quần đùi. 
Các đội nữ có thể cân kiểm tra khi mặc quần sóc và áo phông. 
Không mang giầy trong khi cân kiểm tra.  
 

8.4. Giầy: 
 

8.4.1. Giầy thi đấu ngoài trời: 
 
Đế, gót và mép của gót giầy phải hoàn toàn bằng phẳng. Không cho phép sử 
dụng gắn kim loại vào mũi giầy. Không cho phép sử dụng giầy có đinh và các 
móng thò ra ở đế hay gót. Dây buộc giầy không có bất kỳ ghim cài nào thò ra 



vì có thể gây nên chấn thương. Gót giầy phủ kim loại có độ dày tối đa là 
6,5mm, bên cạnh và phía dưới gót giầy phải phẳng thì được phép sử dụng. Kích 
thước của gót giầy không lớn hơn 1/3 mặt đế và không nhỏ hơn 1/4. Độ dày 
của gót tính từ mặt đế không nhỏ hơn 6,5mm và không lớn hơn 25mm (tính cả 
phần phủ kim loại) (xem sơ đồ về kích thước giày trang 37). 
      

8.4.2. Giầy thi đấu trong nhà: 
 
Giầy sử dụng thi đấu kéo co trong nhà phải do xí nghiệp thể thao chính hiệu 
sản xuất (xem bản tin thường kỳ của Liên đoàn kéo co quốc tế năm 2006) và đế 
giầy không được nhái theo bất kỳ hình thức nào.  Đế giầy phải làm bằng cao su 
hay chất liệu tương tự tạo điều kiện thuận lợi khi kéo nhưng không làm hỏng 
mặt sàn. 
*) Ghi chú: Các trọng tài điều hành Giải vô địch sẽ xét xử những trường hợp 
tranh cãi. 
 

9. Đặc điểm của dây: 
 

9.1. Đặc điểm của dây: 
 
Chu vi của dây kéo nhỏ nhất là 10cm (100mm), không lớn hơn 12,5cm  
(125mm) và không có buộc nút hay những điểm mấu khác mà tay ngưòi kéo có 
thể cầm được. Đoạn cuối của dây có một nút buộc. Chiều dài của dây không 
được ngắn hơn 33,5m.   
 

9.2. Điểm đánh dấu ở dây kéo : 
 
Băng hay đánh dấu các điểm trên dây để trọng tài dễ dàng điều khiển trong khi 
dây bị kéo căng. 
 

9.2.1. Điểm đánh dấu ở dây kéo thi đấu ngoài trời: 
 
Có 5 cách băng hay đánh dấu ở dây kéo: 

a. 1 băng hay đánh dấu ở điểm giữa của dây. 
b. 2 băng hay đánh dấu các điểm cách nhau 4 m ở bên cạnh dấu trung tâm.   
c. 2 băng hay đánh dấu các điểm cách nhau 5m một bên cạnh dấu trung 

tâm.   
d. Đánh dấu theo thứ tự (a), (b) và  c theo 3 màu khác nhau. 

 
9.2.2. Điểm đánh dấu ở dây kéo thi đấu trong nhà:  

 
Có 5 cách băng hay đánh dấu ở dây kéo: 



 
a. 1 băng hay đánh dấu ở điểm giữa của dây. 
b. 2 băng hay đánh dấu các điểm cách nhau 2 m ở bên cạnh dấu trung tâm.   
c. 2 băng hay đánh dấu các điểm cách nhau 2,5m ở bên cạnh dấu trung 

tâm.   
d. Đánh dấu theo thứ tự (a), (b) và  c theo 3 màu khác nhau. 

 
 

10.  Khu vực kéo: 
 

10.1. Khu vực kéo và đánh dấu ở dây thi đấu ngoài trời: 
 
Khu vực kéo phải phẳng và có cỏ ở trên bề mặt. 
Một vạch trung tâm sẽ được kẻ trên bề mặt. 
  

10.2. Khu vực kéo và đánh dấu ở dây thi đấu trong nhà: 
 
Bề mặt khu vực kéo phải được làm bằng chất liệu có đủ độ ma xát đối với các 
loại giầy thể thao sử dụng trong nhà do Liên đoàn kéo co quốc tế phê chuẩn. 
Chiều dài của khu vực kéo là 36m và chiều rộng là 10-120cm (1,0-1,2m). Vẽ 
một đoạn thẳng ở giữa và 2 đường thẳng dài 2m ở hai bên cạnh điểm giữa của 
khu vực kéo.  

 
các kỹ thuật kéo 
 

11.  Cầm chặt kéo: 
 
Không có một vận động viên nào được cầm chặt kéo khi chiều dài của dây 
ngoài giới hạn của nút buộc hay các điểm đánh dấu. Khi bắt đầu mỗi đợt kéo 
người kéo thứ nhất sẽ cầm chặt kéo dây theo khả năng của mình ra khỏi nút 
buộc hay điểm đánh dấu. Không được buộc nút hay quấn dây. Không được 
quấn dây quanh cơ thể bất kỳ thành viên nào của đội. Cuộn dây thành một 
vòng. Khi bắt đầu một lần kéo, dây sẽ được căng ra với điểm đánh dấu dây ở 
giữa trùng với đoạn thẳng được đánh dấu ở giữa khu vực thi đấu. 
      

12. Vị trí kéo: 
 
Trừ khi nghỉ, mỗi thành viên của đội sẽ cầm dây kéo bằng cả hai tay theo cách 
kéo bình thường, nghĩa là lòng bàn tay hướng lên trên và dây chạy qua cơ thể 
và cánh tay. Đối với khi dừng kéo – xem Điều 13. 
 

13.  Vị trí cầm dây lúc nghỉ: 



 
Đợt kéo kết thúc được gọi là dừng kéo. Dây sẽ chạy qua thân người, chéo chữ 
thập lưng và đối diện vai từ đằng sau ra trước. Phần dây còn lại của dây đi 
xuống phần dưới nách theo hướng trong ngoài và buông lỏng tự do. Nghỉ dừng 
và sau đó tiếp tục kéo theo cách thông thường; nghĩa là lòng bàn tay hướng lên 
trên với hai cánh tay đưa ra phía trước. Nghỉ dừng chỉ được phép giữ dây thấp 
hơn đai bảo vệ và trên mặt sân an toàn thì sẽ không tạo thành khóa. 
 

Những vi phạm luật 
 

14.  Vi phạm luật trong thi đấu: 
 

14.1. Những vi phạm chung: 
 
1. Ngồi: 
 
 
2. Ngã: 
 
3. Khoá: 
 
4. Cầm chặt:  
 
 
5. Nạng chống:  
 
 
6. Vị trí:  
 
 
7. Trèo lên dây:  
 
8.  Khiển trách:  
 
 
9. Cầm dây dừng: 
 
 
10. Người huấn luyện: 
 
 
11. Không tích cực: 

ngồi thả lỏng trên mặt sân hay ngã rồi dậy ngay lập         
tức trở lại vị trí kéo sau khi trượt. 
 
chạm đất bởi bất kỳ một phần nào đó cơ thể trừ chân. 
 
bất kỳ kiểu cầm nào hạn chế sự di chuyển của dây. 
 
bất kỳ kiểu kèm chặt nào đó khác thông thường như 
đã nói ở điều 11, 12 và 13. 
 
cầm dây ở vị trí mà ở đó dây không đi qua giữa cơ thể 
và phần trên của cánh tay. 
 
ngồi lên chân hay một chân hay hai chân không đưa 
ra về phía đầu gối. 
 
bỏ dây qua hai tay 
 
lặp lại việc ngồi trên mặt đất trong khi hai chân di 
chuyển về phía sau. 
 
bất kỳ trường hợp nào khác ngoài tư thế đã kể ở Điều 
13. 
 
người huấn luyện nói với đội mình trong khi đang 
kéo. 
 
các đội thoả thuận không tích cực trong một lần nỗ 



 
 

 

lực thi đấu của một đợt kéo dẫn đến việc dừng lâu mà 
có thể khiến môn thể thao này bị tai tiếng, tạo thành 
“một lần không kéo” bị thổi còi dừng thi đấu bất cứ 
lúc nào.  Đợt kéo này sẽ được bắt đầu trở lại một đợt 
mới hay ở ngay cạnh điểm kéo khi dựng lại. 
 

 
    

14.2. Những vi phạm thi đấu ngoài trời: 
 
12. Chỗ để chân:  tạo vết lõm trên mặt sân theo bất kỳ cách nào đó trước 

hiệu lệnh “chuẩn bị” 
 

14.3. Những vi phạm thi đấu trong nhà: 
 

13. Tạo thành bậc:  tạo thành bậc ở bên ngoài khu vực kéo khi thi đấu 
trong nhà. 

 
15.  Truất quyền: 

 
Các đội nhận 2 lần cảnh cáo vì vi phạm luật trong bất kỳ một lần kéo co nào đó 
sẽ bị truất quyền thi đấu. Đối với tất cả những vi phạm luật, một đội có thể bị 
khiển trách nếu chỉ có một người vi phạm.   
 

16.  Vi phạm luật: 
 
Không thực hiện theo đúng với bất kỳ điều luật nào đó đối với thi đấu quốc tế, 
đội đó có thể bị loại khỏi giải.   
 
các trận thi  đấu và tỷ số 
 

17.  Các trận đấu, kéo và thời gian nghỉ: 
 
Thi đấu tính điểm bao gồm (n x (n-1) + 2 các trận đấu, trong đó n là số lượng 
các đội trong giải thi đấu này. Mỗi trận đấu gồm 2 đợt kéo. 
Một lần nghỉ giữa hai đợt kéo. 
Tối đa là 6 phút nghỉ giữa các trận đấu, bắt đầu khi một đội dời khu vực thi đấu 
và kết thúc khi một đội ở khu vực khởi động sẵn sàng vào khu vực thi đấu. 
  

18.  Tung đồng tiền sấp ngửa:  
 



Trước khi bắt đầu lần kéo thứ nhất, hai đội sẽ tung đồng tiền sấp ngửa để xem 
đôi nào chọn bên trước. Sau lần kéo thứ nhất,  các đội sẽ đổi bên. Nếu lần kéo 
thứ ba là cần thiết, sự lựa chọn bên sẽ tiếp tục bằng bốc thăm. 
  

19.  Thắng cuộc: 
 

19.1. Thắng cuộc một đợt kéo chung: 
 
Một đội được công nhận là thắng cuộc bằng cách di chuyển dây một khoảng 
cách đã định xác định bởi các dấu hay trọng tài quyết định truất quyền thi đấu 
đội kia. 
   

19.2. Thắng cuộc ngoài trời: 
 
Một đội công nhận thắng cuộc khi một trong các điểm đánh dấu trên dây được 
kéo chệch khỏi đoạn thẳng ở giữa được đánh dấu trên mặt sân. 
 

19.3. Thắng cuộc trong nhà: 
 
Một đội công nhận thắng cuộc khi một trong các điểm đánh dấu trên dây được 
kéo chệch khỏi điểm đánh dấu đường biên đối diện trên mặt sân. 
 

20.  Tỷ số: 
 

20.1. Điểm thi đấu: 
 
Đội thắng một trận đấu theo tỉ số 2-0 sẽ được 3 điểm, đội thua sẽ 0 điểm. Các 
đội thắng 1 lần kéo/trận được 1 điểm.    
 

20.2. Vòng loại, bán kết và chung kết: 
 
Các trận đấu sẽ được công nhận thắng với tỉ số 2/3. Một đội thắng ở một trận 
đấu với tỉ só 2/0 sẽ được 3 điểm, đội thua 0 điểm.  Một đội thắng với tỉ số 2/1 
sẽ được 2 điểm và đội thua 1 điểm.  
 

21.  Không kéo: 
 
“Không kéo” sẽ được tuyên bố trong trường hợp sau: 

a. cả hai đội được coi là phạm luật; sau hai lần sẽ bị cảnh cáo 
b. cả hai đội được coi là thi đấu không tích cực. 
c. cả hai đội bỏ dây và kết thúc thi đấu 
d. lần kéo bị ngừng  không có vi phạm luật bởi cả hai đội. 



Khi “không kéo” được tuyên bố trong các trường hợp a), b), hay c), không có 
nghỉ giữa quãng và sẽ tiếp tục được kéo ngay lập tức và không có sự trợ giúp 
hay phục vụ bát kỳ nào đó. Khi “không kéo” được tuyên bố trong các trường 
hợp d), một lần nghỉ giữa quãng sẽ được thực hiện. 
 
 
Trọng tài: 
 

22.  Các quan chức và trọng tài: 
 
Liên đoàn kéo co quốc tế sẽ cử các trọng tài điều hành các giải thi đấu quốc tế.  
Việc lựa chọn trọng tài cho các giải thi đấu quốc tế sẽ do ban chuyên môn của 
Liên đoàn kéo co quốc tế chịu trách nhiệm. 
 
 

23.  Quyền của trọng tài, người điều hành và Tổng trọng tài: 
 
Các câu lạc bộ và/ hay các cá nhân trong trường hợp có những hành động gây 
tai tiếng cho môn kéo cao, thì trọng tài, người điều hành và Tổng trọng tài, phối 
hợp với nhau, có quyền loại câu lạc bộ và/hay những cá nhân và không cho thi 
đấu trong thời gian diễn ra giải. Trọng tài sẽ chuẩn bị báo cáo ban thường vụ 
Liên đoàn kéo co quóc tế theo đúng quy định của Điều 12 của Hiến chương 
Liên đoàn kéo co quốc tế để có thể đưa ra quyết định kỷ luật câu lạc bộ và/hay 
những cá nhân đó. 
 

24.  Quyền và trách nhiệm của Ban trọng tài: 
 
Trọng tài được cử làm nhiệm vụ tại một trận đấu sẽ có quyền điều hành thi đấu. 
Trọng tài có trách nhiệm để đảm bảo: 

(1) Tuân thủ các Điều luật của Liên đoàn kéo co quốc tế. 
(2) chuẩn bị dây kéo sẵn sàng cho thi đấu trước khi hai đội 

bước vào khu vực kéo. 
(3) Tuân thủ thời gian đã được quy định từ trước. 

 
Trọng tài có quyền như sau: 
 

(4) Cho phép nghỉ giữa quãng như quy định tại Điều 17  
(5) Tuyên bố “dừng kéo” 
(6) truất quyền thi đấu một đội hay nhiều đội sau khi bị cảnh 

cáo 



(7) truất quyền một đội không bị cảnh cáo mà đội này có 
những hành động và lời nói thiếu lịch sự dẫn làm cho môn 
thể thao này bị tai tiếng.  

Trong trường hợp trọng tài phụ trách đưa ra một cảnh cáo mà 
lần cảnh cáo này do trọng tài xác định bằng một ký hiệu 
thông thường, tên của đội và bổ sung thêm “cảnh cáo lần thứ 
nhất” hay “cảnh cáo lần cuối cùng”. Bất kỳ những chỉ dẫn 
nào đó do trọng tài phụ trách phải rõ ràng và ngắn gọn có sử 
dụng những ký hiệu thích hợp. 
Quyết định của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng trong mọi 
thời gian.   
 

25.  Trách nhiệm của các trọng tài biên: 
 
Trọng tài biên sẽ thực hiện theo đúng những chỉ dẫn của trọng tài phụ trách. 
Trong thời gian kéo, trọng tài biên sẽ chiếm vị trí ở kế bên hai đội đang thi đấu 
và ở bên đối diện với trọng tài phụ trách. Trọng tài biên sẽ quan sát hai đội 
đang thi đấu và xác nhận những vi phạm luật của hai đội thông báo cho trọng 
tài phụ trách, sử dụng những ký hiệu và hiệu lệnh. Trọng tài biên sẽ thông báo 
những người do trọng tài phụ trách cảnh cáo. 
   

26.  Trọng tài phụ trách cân: 
 
Trong các cuộc thi đấu quốc tế, người phục vụ do Liên đoàn kéo có quốc tế đề 
cử sẽ chịu trách nhiệm phụ trách cân (trọng tài phụ trách cân kiểm tra) để cân 
kiểm tra những người tham gia thi đấu.  
 
các ký hiệu và hiệu lệnh 
 

27.  Thủ tục bắt đầu: 
 
Khi trọng tài nhận được ký hiệu của hai huấn luyện viên thông báo hhai đội đã 
sẵn sàng, trọng tài sẽ thông báo hai đội bằng những hiệu lệnh như sau: 
 

Cầm dây: Dây được những người kéo cầm chặt như đã nêu ở điều 11, 12 
và 13, hai chân đứng trên mặt sân. 

Cầm căng dây: Những người kéo đã sẵn sàng cầm chặt dây kéo. ở các giải thi 
đấu ngoài trời, mỗi người kéo có thể đặt một bàn chân chạm gót 
mặt sân hay cạnh giầy với chân duỗi thẳng. 

Chuẩn bị: Trọng tài sẽ ra ký hiệu cầm dây đưa đến vị trí trung tâm. Khi 
dây đã được chuẩn bị sẵn sàng bằng điểm đánh dấu ở giữa nằm 
trên và trùng với đoạn thẳng trung tâm trên mặt sân thi đấu. 



Kéo: Sau khi dừng hợp lý 
 

28. Kết thúc đợt kéo: 
 
Trọng tài cho dừng một đợt kéo bằng cách thổi còi và chỉ về hướng đội giành 
chiến thắng hay trong trường hợp “không kéo” bằng cách đặt chéo hai cánh tay 
và chỉ tới điểm giữa của khu vực thi đấu.   
 

29.  Danh mục các hiệu lệnh tại cuộc thi đấu quốc tế: 
 
                Hiệu lệnh 
 
1. Đội đã sẵn sàng 
2. Cầm dây 
3. Đua dây kéo đến điểm giữa 
4. Chuẩn bị 

5. Kéo 

6. Xác định thắng cuộc 
7. Đổi bên 
8. Không kéo 

9. Cảnh cáo 
 
 

Ký hiệu 
 
Xác định đội đó bằng cánh tay 
Hai tay duỗi thẳng về phía trước ngưòi 
Hướng hai tay từ biên vào giữa 
Hai tay giơ lên cao và lòng bàn tay quay 
xuống đất 
Đưa hai cánh tay xuống và chếch về phía 
bên cạnh 
Thổi còi và chỉ tay về phía đội thắng 
Thổi còi và hai tay giao nhau trên đầu 
Thổi còi và hai tay giao nhau phía trước 
thân người 
Giơ cánh tay sang bên về phía đội vi phạm 
luật và xác định bởi 1 hay 2 ngón tay đối 
với lần cảnh cáo thứ nhất hay thứ hai. 

 
30.  Danh mục những vi phạm luật thi đấu thông thường:  



Những vi phạm luật 
  
1. Ngồi 
2. Ngã  
 
3. Khoá 
4. Cầm chặt 
5. Nạng chống 
 
6. Vị trí 
7. Trèo lên dây 
 
8. Khiển trách 
9. Cầm dây lúc nghỉ 
10. Người huấn luyện 
11.  Tạo vết lõm 
12.  Tạo bậc ở bên cạnh 

 

Ký hiệu 
 
Di chuyển lòng bàn tay sang ngang  
Mở bàn tay theo chiều ngang chỉ về 
phía mặt sân  
Khuỷ tay chạm đùi 
Hai nắm đấm đưa ra trước 
Di chuyển hai tay nắm chặt nhau qua 
thân người 
Vung một chân và chân kia giữ căng 
Làm động tác trèo bằng bàn tay nắm 
chặt 
Làm động tác chèo thuyền bằng tay ở 
phía trên thân người 
Ngón tay chạm môi 
Đưa gót chân chạm mặt sân 
Nhấc chân di chuyển sang bên cạnh 

 
 

 Cơ cấu tổ chức thi đấu 
 

31.  Quy  định chung: 
 
Các giải đấu của Liên đoàn kéo co quốc tế bao gồm vòng loại, bán kết và 
chung kết. 
 

• Vòng loại sẽ thi đấu tính điểm. Đối với thi đấu tính điểm chỉ tỏ chức bốc 
thăm một lần.  Buổi bốc thăm sẽ được thực hiện với sự có mặt của các 
đại biểu Liên đoàn kéo co quốc tế. 

• Thi đấu vòng loại sẽ chon ra 4 đội tham gia bán kết. Các đội thua ở bán 
kết sẽ đấu với nhau để nhận huy chương đồng và những đội thắng ở bán 
kết sẽ thi đấu vpới nhau để giành huy chương bạc và vàng. 

 
32.  Số lượng tối thiểu các đội: 
 

Số lượng tối thiểu gồm 4 đội/hạng cân là cần thiết để tham dự tại các giải thế 
giới hay châu lục. Nếu không đủ 4 đội/hạng cân riêng  thi không gọi là giải vô 
địch thế giới hay châu lục. 
   

33.  Thi đấu với một nhóm: 
 



Khi có ít nhất 12 đội đăng ký ở một hạng cân Tất cả các đội sẽ thi đấu một 
vòng loại tính điểm. 
 

• 4 đội đứng đầu ở vòng loại tính điểm sẽ tham dự  bán kết. 
• Đối thủ của các đội số 3 và số 4 của vòng loại tính điểm sẽ được quyết 

định bằng bốc thăm. 
• Người thắng cuộc trong lần bốc thăm sẽ thi đấu với đội số 2 của vòng 

loại tính điểm. Đội thua do bốc thăm sẽ thi đấu với đội xếp vị trí thứ nhất 
của vòng loại tính điểm. 

  
34.  Thi đấu với hơn một nhóm: 

 
Khi có 12 hay nhiều đội hơn đăng ký thi đấu ở một hạng cân, các đội thi đấu ở 
vòng loại tính điểm sẽ được chia ra làm hai bảng. 
Vị trí của các bảng sẽ dựa vào thứ hạng ở các giải đấu trước (giải vô địch khu 
vực hay châu lục) 
Các đội xếp hạng nhất hay nhì sau vòng loại tính điểm sẽ vào bán kết. Các đội 
xếp hạng nhất ở mỗi bảng sẽ thi đấu với các đội xếp thứ hai ở các bảng khác. 
Trong trường hợp, sau vòng loại tính điểm, hai đội nhất nhì ở một bảng có 
điểm bằng nhau, các đội này sẽ xếp hạng theo đúng Điều 35. 
       

35.   Xác định thứ hạng tại cuộc thi đấu vòng loại: 
 
Trong trường hợp, sau vòng loại tính điểm, các đội có sự bất đồng tham dự bán 
kết, những quy định sau đây sẽ áp dụng để xác định đội (nhièu đội) sẽ đủa điều 
kiện dự bán kết. Quy định này cũng sẽ áp dụng xác định thứ hạng các đội có 
điểm số bằng nhau ở vòng đấu loại: 
 

(1) Kết quả các trận đấu 
 
Đội (nhiều đội) có kết quả tốt nhất ở các trận đấu giữa các đội có liên quan 
trong thi đấu vòng loại sẽ xếp số một để tham dự bán kết 
 

(2) Các trận thắng 
 
Trong trường hợp mà kết quả giữa các đội hoà nhau thì các đội có số trận thắng 
nhiều hơn sẽ được vào bán kết. 
 

(3) Số lần cảnh cáo 
 
Trong trường hợp hai đội được chọn hoà nhau, thì đội (nhiều đội) có số lần 
cảnh cáo ít hơn ở vòng loại sẽ là đội đầu tiên có quyền tham dự bán kết. (Số lần 



cảnh cáo của một đội trong một trận đấu là tổng số lần cảnh cáo cộng lại trong 
các lần kéo của trận đấu. Một đội bị truất quyền ở vòng loại sẽ bị coi là 3 lần 
cảnh cáo trong thời gian kéo. Trong trường hợp một lần dừng kéo, số lần cảnh 
cáo trước đó để tuyên bố một lần dừng kéo sẽ cộng lại thành tổng số lần cảnh 
cáo của đội đó trong trận đấu này.  Trong trường hợp dừng kéo được tuyên bố 
tại vì vi phạm luật như  quy định tại Điều 21-a. Cả hai đội sẽ tính 3 lần cảnh 
cáo.) 
  

(4) Trọng lượng của đội 
 
Trong trường hợp có 3 đội được chọn nhưng hoà nhau, đội (nhiều đội) có trọng 
lượng nhẹ nhất sẽ là đội đầu tiên đủ tư cách tham dự bán kết.  Về tiêu chuẩn 
này, trọng lượng xác nhận trên biên bản thi đấu sẽ được áp dụng. 
    

(5) Bốc thăm 
 
Trong trường hợp áp dụng tất cả các tiêu chuẩn ở trên nhưng vẫn hoà nhau, thì 
việc chọn đội (nhiều đội) tham gia bán kết sẽ được quyết định bằng bốc thăm.  
 
 

36.   Giám sát dừng kéo và bốc thăm: 
 
Tất cả các lần kéo và bốc thăm sẽ được tiến hành dưới sự giám sát trực tiếp của 
các quan chức do Liên đoàn kéo co quốc tế cử. Các quan chức này sẽ xử những 
trường hợp gây tai tiếng. 
 
Những sửa đổi và bổ sung Luật đối với giải đấu quốc tế 
Sửa đổi và bổ sung bởi Đại hội thường niên tại 
 
Drogheda  Cộng hoà Ailen   Ngày   11/04/1992 
London  Anh    Ngày   24/04/1993 
Rochester  Hoa Kỳ   Ngày  18/04/1998 
Mogelsberg  Thuỵ sỹ   Ngày  06/05/2000 
Pretoria  Nam Phi   Ngày  28/04/2001 
Assen   Hà Lan   Ngày  27/04/2002 
Rochester  Hoa Kỳ   Ngày  03/05/2003 
Cento   Italia    Ngày   21/04/2004 
Capetown  Nam Phi   Ngày  07/05/2005 
Minehead  Anh    Ngày  06/05/2006  
 
 


